
Phân tích báo cáo tài chính phục vụ nhu cầu sử dụng 
thông tin kế toán của các đối tượng 

Nguyễn Thị Minh Tâm 

1. Chuẩn mực kế toán quốc tế về báo 
cáo tài chính 

Các báo cáo tài chính được định nghĩa 
là phương tiện trình bày tình hình tài 
chính (Bảng cân đối kế toán), kết quả hoạt 
động kinh doanh (Báo cáo thu nhập) và 
những thay đổi về tình hình tài chính (Báo 
cáo lưu chuyển tiền tệ) của một doanh 
nghiệp cho những người quan tâm đến nó. 

Những thông tin do các báo cáo tài 
chính cung cấp có ý nghĩa quan trọng cho 
quyết định quản lý, bởi vì nó mang tính 
chiến lược, bao quát mọi lĩnh vực quản lý 
sản xuất kinh doanh, như: lĩnh vực cung 
cấp và dự trữ các yếu tố đầu vào cho sản 
xuất, điều tiết sự mất cân đối trong quan 
hệ giữa các bộ phận tài sản, điều tiết các 
mối quan hệ cân đối tài chính theo hướng 
có lợi nhất... 

Trong thực tiễn, các báo cáo tài chính 
chủ yếu phục vụ cho các đối tượng bên 
ngoài doanh nghiệp, như: các nhà đầu tư, 
các ngân hàng, các cơ quan quản lý cấp 
trên, các cơ quan thuế... và các nhà quản lý 
trong nội bộ doanh nghiệp. Việc cung cấp 
thông tin minh bạch và hữu ích về các đối 
tượng tham gia thị trường và về các hoạt 
động kinh doanh của những đối tượng này 
là rất cần thiết cho một thị trường hoạt 
động trật tự và hiệu quả và là một trong 
những tiền đề quan trọng nhất để thiết lập 
nên kỷ luật thị trường. Tính kịp thời trong 
việc cung cấp thông tin cũng là rất quan 
trọng, tuy nhiên, tính minh bạch và tính 
trách nhiệm mới là những chủ đề được 
tranh cãi sôi nổi trong nhiều cuộc thảo 
luận về chính sách kinh tế trong thập kỷ 
qua. Tính minh bạch của các báo cáo tài 
chính được đảm bảo thông qua việc công bố 
đầy đủ và có thuyết minh rõ ràng về những 

thông tin hữu ích, cần thiết cho việc ra 
quyết định kinh tế của các đối tượng sử 
dụng thông tin.  

Ngoài ra, theo chuẩn mực kế toán quốc 
tế, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp 
còn phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: 

Tính thích hợp. Thông tin là thích hợp 
khi nó được sử dụng để đánh giá các sự 
kiện trọng yếu đã, đang và sẽ xảy ra đối 
với doanh nghiệp, ảnh hưởng đến các quyết 
định kinh tế của người sử dụng thông tin. 
Ngược lại, thông tin quá tải sẽ làm nhiễu, 
gây khó khăn cho việc tách lọc và lựa chọn 
những vấn đề quan trọng. 

Độ tin cậy cao. Thông tin tin cậy được 
là những thông tin phản ánh trung thực về 
doanh nghiệp, chú trọng nội dung hơn là 
vấn đề hình thức của thông tin. 

Tính dễ hiểu. Thông tin phải dễ hiểu 
đối với người sử dụng, thông thường những 
người này có kiến thức khá tốt về kinh 
doanh, kinh tế và kế toán và họ có nhu cầu 
nghiên cứu thông tin một cách nghiêm túc. 

Khả năng so sánh. Thông tin cần được 
trình bày một cách nhất quán giữa các thời 
kỳ và giữa các doanh nghiệp để giúp cho 
người sử dụng có thể đưa ra những đánh 
giá so sánh quan trọng. 

Theo chuẩn mực số 1 của kế toán quốc 
tế (IAS 1) một bộ báo cáo tài chính hoàn 
chỉnh của doanh nghiệp bao gồm các báo 
cáo sau:  

Bảng cân đối kế toán / Balance sheet. 
Báo cáo này phản ánh tình hình tài chính 
của doanh nghiệp thể hiện qua tài sản và 
nguồn hình thành tài sản của một doanh 
nghiệp tại thời điểm lập báo cáo, theo 
phương trình cơ bản của kế toán : 

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu 



Assets = Liabilitie + Owner’s Equity 

Báo cáo thu nhập / Income statement. 
Báo cáo này phản ánh kết quả kinh doanh 
của doanh nghiệp trong kỳ kế toán, theo 
phương trình: 

Thu nhập thuần (Lỗ thuần) = Doanh thu - 
Chi phí  

Net income (net loss) = Revenues -   
Expenses  

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ / Statement 
of cash flows. Báo cáo này phản ánh tình 
hình tăng, giảm tiền tệ trong kỳ kế toán, 
các luồng tiền vào, các luồng tiền ra - đều 
được phân tích theo ba lĩnh vực hoạt động: 
kinh doanh, đầu tư và tài chính. 

Báo cáo vốn chủ sở hữu (VCSH)/ 
Statement of Owner’s Equity. Báo cáo này 
phản ánh số hiện có và tình hình biến động 
của vốn chủ sở hữu trong kỳ kế toán theo 
phương trình: 

VCSH 
cuối 
kỳ 

= 

VCSH 
đầu 
kỳ 

+ 

VCSH 
tăng 
trong 
kỳ 

- 

VCSH 
giảm 
trong 
kỳ 

Các chế độ kế toán và các thuyết minh 
( Accounting Policies and Notes)  

Theo quy định của chuẩn mực kế toán, 
các báo cáo tài chính thường được lập vào 
cuối mỗi tháng để phản ánh tình hình tài 
chính tháng đó và vào cuối niên độ kế toán 
- để phản ánh tình hình tài chính niên độ 
kế toán đó (tối thiểu phải có báo cáo năm). 
Các báo cáo phải đưa ra đúng thời hạn, 
nếu là báo cáo năm thì phải đưa ra trong 
vòng 6 tháng kể từ ngày báo cáo. Thông tin 
số liệu của kỳ kinh doanh trước phải được 
công bố trong báo cáo kỳ này. 

2. Phân tích báo cáo tài chính phục vụ 
nhu cầu sử dụng thông tin kế toán 
của các đối tượng khác nhau      
Mục đích của các Báo cáo tài chính là 

nhằm cung cấp dữ kiện về kết quả hoạt 
động và tình hình tài chính của một doanh 
nghiệp, một tổ chức cho các đối tượng cần 
sử dụng những thông tin này. Tuy tờ báo 

cáo tài chính với nội dung và hình thức 
trình bày, sắp xếp các chỉ tiêu đã là một sự 
phân tích sơ bộ, nhưng để hiểu rõ hơn các 
dữ kiện trên báo cáo, các báo cáo tài chính 
cần phải được phân tích sâu, rộng hơn tuỳ 
thuộc vào từng loại dữ kiện mà các đối 
tượng sử dụng thông tin đòi hỏi. 

Có thể định nghĩa: Phân tích báo cáo 
tài chính là một tiến trình chọn lọc, tìm 
hiểu mối tương quan và đánh giá các dữ 
kiện trong tờ báo cáo.  

Quá trình phân tích báo cáo tài chính 
bao gồm các bước sau: 

Chọn lọc các dữ kiện cần phải phân 
tích trong tổng số các dữ kiện có thể có 
trong tờ báo cáo. 

Các dữ kiện chọn lọc ra được sắp xếp 
lại để thể hiện các mối tương quan. 

Nghiên cứu, đánh giá các mối tương 
quan và đánh giá kết quả. 

Phân tích báo cáo tài chính thường có 
mục đích tìm hiểu 3 loại vấn đề có liên 
quan đến doanh nghiệp, đó là: mức độ sinh 
lời; sự vững chắc, ổn định và vấn đề độc lập 
tự chủ của doanh nghiệp trong quá trình 
kinh doanh.  

Quá trình phân tích các báo cáo tài 
chính có thể được tiến hành theo 2 cách: 
phân tích dọc và phân tích ngang. Có thể 
hiểu như sau: 

Phân tích dọc là việc phân tích các chỉ 
tiêu trong một báo cáo tài chính nào đó ở 
nhiều kỳ khác nhau. Cách phân tích này sẽ 
cho thấy sự ổn định cũng như mức độ tăng 
trưởng của hoạt động kinh doanh. Ví dụ: so 
sánh số lợi nhuận kinh doanh thu được 
(thể hiện trên Báo cáo thu nhập) qua nhiều 
tháng, nhiều năm có thể đánh giá hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp là ổn 
định hay bấp bênh? tất nhiên trong điều 
kiện vốn kinh doanh không có sự biến động 
lớn. Hoặc, so sánh tổng tài sản trên Bảng 
cân đối kế toán qua nhiều năm liên tục có 
thể thấy được sự tăng trưởng về quy mô 
kinh doanh của công ty... 



Phân tích ngang là sự so sánh và đo 
lường các đại lượng, các quan hệ tỷ lệ… 
dựa trên các Báo cáo tài chính của kỳ hiện 
hành. Sử dụng cách phân tích này thường 
để đánh giá mức độ sinh lời; sự tự lực, tự 
chủ cũng như hiệu quả của hoạt động kinh 
doanh.  

Quá trình phân tích các báo cáo tài 
chính thường là sự kết hợp cả hai cách 
phân tích nói trên để tính ra các nhóm chỉ 
tiêu phục vụ cho việc đánh giá doanh 
nghiệp và phục vụ cho việc tìm hiểu những 
vấn đề quan tâm của các đối tượng sử dụng 
thông tin.  

Các đối tượng sử dụng thông tin kế 
toán có thể chia thành 3 nhóm sau đây: 

Nhóm 1: Người quản trị doanh nghiệp 
(Management) sử dụng thông tin kế toán 
để đưa ra các quyết định điều hành hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Nhóm 2: Người có lợi ích trực tiếp với 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
(Users with a direct financial interetst) như 
các nhà đầu tư hiện tại và tương lai - sử 
dụng thông tin kế toán để quyết định đầu 
tư vốn vào doanh nghiệp, đánh giá người 
quản trị doanh nghiệp, phân phối kết quả 
kinh doanh của doanh nghiệp; chủ nợ hiện 
tại và tương lai - sử dụng thông tin kế toán 
để quyết định cho doanh nghiệp vay vốn 
hoặc bán chịu tài sản cho doanh nghiệp... 

Nhóm 3: Người có lợi ích gián tiếp với 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
(Users with an indirect financial interetst), 
như: cơ quan thuế, uỷ ban chứng khoán, 
các nhà nghiên cứu và hoạch định chính 
sách...  

Mỗi nhóm đối tượng nói trên quan tâm 
đến thông tin kế toán nhằm những mục 
đích khác nhau, do đó, họ chỉ quan tâm 
đến một nhóm chỉ tiêu nào đó mà trong 
mỗi nhóm đều có một số chỉ tiêu thực sự 
quan trọng và các chỉ tiêu khác chỉ mang 
tính chất bổ sung cho quá trình đánh giá. 

Sau đây là các nhóm chỉ tiêu có thể 
tính ra trong quá trình phân tích các báo 
cáo tài chính. 

2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng 
sinh lời của doanh nghiệp 

Lợi nhuận ròng trên 
vốn chủ sở hữu 
(ROE) 

 
= 

Lợinhuận ròng 

Vốn chủ sở hữu 
bình quân 

Chỉ tiêu này cho biết: bình quân trong 
kỳ kinh doanh, cứ một đồng của vốn chủ sở 
hữu đã tạo ra bao nhiêu đồng lãi ròng. 

Lợi nhuận kinh 
doanh trên tổng tài 
sản (ROA) 

 
= 

Lợi nhuận kinh 
doanh (EBIT) 

Tổng tài sản 
bình quân 

Chỉ tiêu này cho biết: bình quân trong 
kỳ kinh doanh, cứ một đồng tài sản của 
doanh nghiệp đã tạo ra bao nhiêu đồng lợi 
nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh (hay còn gọi là lợi nhuận trước thuế 
và lãi vay - EBIT). 

Lợi nhuận ròng trên 
doanh thu ròng 

 
= 

Lợinhuận ròng 

Doanh thu ròng

 Chỉ tiêu này cho biết: trong tổng số 
doanh thu thu được có bao nhiêu % là lợi 
nhuận ròng. 

Lợi nhuận ròng trên 
giá vốn hàng bán 

 
= 

Lợi nhuận ròng 

Giá vốn hàng bán 

Chỉ tiêu này cho biết: bình quân trong 
kỳ kinh doanh, cứ một đồng giá vốn của 
hàng bán ra, doanh nghiệp đã thu về bao 
nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. 

Hệ số quay vòng 
tài sản 

= 
Doanh thu ròng 

Tổng tài sản 
bình quân 

Chỉ tiêu này cho biết: bình quân trong 
kỳ kinh doanh, tổng tài sản của doanh 
nghiệp đã quay được mấy vòng. Cũng có 
thể hiểu cách khác là: bình quân trong kỳ 
kinh doanh, cứ một đồng tài sản mà doanh 



nghiệp sử dụng đã tạo ra được mấy đồng 
doanh thu ròng..... 

     Các nhà đầu tư hiện tại và tương lai 
đều rất quan tâm đến nhóm chỉ tiêu này 
của doanh nghiệp. Từ những chỉ tiêu cơ 
bản này họ còn có thể phân tích sâu hơn, 
phân giải chúng thành tích số của một 
chuỗi các hệ số - mà trong đó mỗi hệ số cấu 
thành đều có ý nghĩa riêng của nó. Kiểu 
phân hoá như thế đối với các chỉ tiêu phân 
tích được gọi là hệ thống phân tích Du 
Pont. Ngoài ra, giữa các chỉ tiêu trong một 
nhóm hoặc giữa các nhóm chỉ tiêu lại 
thường có quan hệ với nhau, chi phối 
nhau... làm phong phú thêm các kết quả 
phân tích.  

2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng 
quay vòng của hàng tồn kho 

Số vòng chu chuyển 
của hàng tồn kho 
trong một kỳ 

= 
Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho 
bình quân 

Chỉ tiêu này cho biết: bình quân trong 
kỳ kinh doanh, hàng tồn kho của doanh 
nghiệp đã quay được mấy vòng. 

Khả năng tạo doanh 
thu ròng của hàng 
tồn kho 

= 
Doanh thu ròng 

Hàng tồn kho 
bình quân 

Chỉ tiêu này cho biết: bình quân trong 
kỳ kinh doanh, cứ sử dụng một đồng chi 
phí cho việc tồn kho, doanh nghiệp đã tạo 
ra mấy đồng doanh thu ròng.... 

     Nhóm chỉ tiêu này cần thiết cho các 
nhà quản trị nội bộ doanh nghiệp, để tìm 
biện pháp đẩy nhanh tốc độ quay vòng của 
hàng tồn kho, góp phần nâng cao hiệu quả 
sử dụng vốn. 

2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình và 
khả năng thanh toán 

Tỷ suất thanh toán 
tức thời 

 
= 

Tiền 

Các khoản nợ 
ngắn hạn 

Tỷ suất này phải lớn hơn hoặc bằng 
100% thì nó phản ánh doanh nghiệp có khả 
năng thanh toán tốt, ngay lập tức có thể 
đáp ứng ngay việc thanh toán tất cả các 
khoản nợ ngắn hạn. 

Tỷ suất thanh 
toán nhanh =

Tiền+Đầu t− ngắn hạn 
+Các khoản phải thu 

Các khoản nợ phải trả 

Nếu tỷ suất này là 100% thì rất tốt, 
doanh nghiệp có thể yên tâm vì có thể sử 
dụng các khoản tài sản có tính chất thu hồi 
nhanh để thanh toán ngay cho các khoản 
nợ phải trả. 

Khả năng thanh 
toán nhanh của tài 
sản lưu động 

 
= 

Tiền 

Tổng tài sản 
bình quân 

Nếu tỷ lệ này nằm trong khoảng từ 
10% => 50%  thì tình hình tài chính mà cụ 
thể là tình hình thanh toán sẽ thuận lợi. 
Thực chất chỉ tiêu này cho biết tiền chiếm 
bao nhiêu % trong tổng tài sản lưu động?. 
Tiền dự trữ nhiều quá hay ít qua đều 
không có lợi - nếu ít quá thì sẽ khó khăn 
cho hoạt động thanh toán, còn nếu nhiều 
quá thì lại ảnh hưởng đến vòng quay của 
đồng tiền nói riêng và đồng vốn nói chung.  

Khả năng thanh 
toán nợ ngắn hạn 
của tài sản lưu động

 
 

= 

Tổng tài sản lưu 
động 

Các khoản nợ 
ngắn hạn 

Hệ số này phải lớn hơn 1 vì nếu phải 
thanh toán ngay tất cả các khoản nợ ngắn 
hạn, thì  doanh nghiệp vẫn còn một phần 
của tài sản lưu động để tiếp tục hoạt động 
kinh doanh. 

Hệ số khả năng 
thanh toán lãi vay 

 
= 

EBIT 

Chi phí lãi vay 

Hệ số này cho biết khả năng thanh 
toán các khoản lãi vay phải trả hàng năm, 
đặc biệt là khoản lãi trái phiếu - nó phản 
ánh năng lực trả nợ vay của công ty. Nếu 
hệ số này cao điều đó có nghĩa là khả năng 



phá sản của công ty là thấp bởi thu nhập 
hàng năm lớn hơn nhiều các khoản lãi phải 
trả hàng năm. Chính vì vậy chỉ tiêu này 
được coi là dấu hiệu quan trọng để xếp 
hạng trái phiếu của công ty. 

Thời gian thu nợ 
bình quân 

=
Doanh thu bán chịu 

Các khoản phải thu 
bình quân 

Chỉ tiêu này cho biết: bình quân sau 
bao nhiêu ngày thì thu hết nợ trong quá 
trình bán hàng. 

Doanh thu bán chịu 
mỗi ngày 

 
= 

Doanh thu bán 
chịu trong năm 

365 ngày 

Chỉ tiêu này cho biết: bình quân trong 
kỳ kinh doanh, mỗi ngày phát sinh số tiền 
bán chịu là bao nhiêu?.... 

Nhóm chỉ tiêu này lại rất cần thiết cho 
các nhà cung cấp tín dụng và hàng hoá, 
như: các ngân hàng, các công ty tài chính, 
các nhà đầu tư trái phiếu, các đại lý phân 
phối... 

2.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực tài 
chính 

Hệ số nợ = 
Tổng nợ 

Tổng tài sản 

Hệ số này phải nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 
thì tình hình tài chính là bình thường và 
phát huy được tác dụng của đòn bẩy tài 
chính. Nhưng nếu hệ số này cao, một mặt 
nó phản ánh doanh nghiệp có khả năng tài 
chính yếu, mắc nợ nhiều, nhưng mặt khác, 
nó cũng là đòn bẩy trong kinh doanh khá 
lợi hại. Ngược lại, nếu doanh nghiệp có hệ 
số nợ quá thấp hoặc hoàn toàn không mắc 
nợ thì cũng không tốt bởi vì nó sẽ không 
tạo ra được động lực để thúc đẩy kinh 
doanh có hiệu quả (phải kinh doanh có lãi 
để có tiền trả nợ).  

Ngược lại với chỉ tiêu trên ta có: 

Hệ số vốn chủ sở hữu
 

= 
Vốn chủ sở hữu

Tổng tài sản 

Chỉ tiêu này ít nhất phải lớn hơn hoặc 
bằng 2/3 thì tình hình tài chính là bình 
thường, doanh nghiệp có thực lực tài chính 
để chủ động thực hiện các kế hoạch kinh 
doanh. Nếu hệ số này nhỏ hơn 1/3 nó phản 
ánh doanh nghiệp có khả năng tài chính 
yếu, sẽ khó có thể độc lập tự chủ trong sản 
xuất kinh doanh, bị lệ thuộc nhiều vào các 
nguồn tài trợ từ bên ngoài... 

Đây là nhóm chỉ tiêu cơ bản, rất cần 
thiết cho nhiều loại đối tượng khác nhau. 

3. Một số vấn đề cần chú ý trong quá 
trình phân tích các báo cáo tài chính 

a, Người phân tích báo cáo tài chính 
nói riêng và người sử dụng thông tin kế 
toán nói chung đều cần phải có sự hiểu biết 
nhất định về kế toán, đặc biệt là các 
nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận 
(Generally accepted accounting principles / 
GAAP) bởi vì các nguyên tắc này chi phối 
việc ghi chép và trình bày thông tin trên 
các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 
Ngoài ra, hệ thống báo cáo tài chính theo 
ISA1 lại gồm nhiều loại báo cáo khác nhau 
về bản chất, ý nghĩa, nội dung và hình 
thức, tuy chúng đã tuân thủ đầy đủ các 
nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận 
nhưng sự thể hiện trên thực tế vẫn có 
những sự khác biệt.  

Cần lưu ý: các phép tính, các con số 
tính toán ra là cần thiết nhưng không phải 
là phần quan trọng. Vấn đề ở chỗ là cần 
phải hiểu được đầy đủ nội dung kinh tế và 
ý nghĩa của các chỉ tiêu thể hiện qua các 
hệ số, tỷ suất... tính ra, có như vậy mới 
thực sự sử dụng được những thông tin trên 
các báo cáo tài chính. Điều đó cũng cho 
thấy kế toán là mảng kiến thức quan trọng 
cần phải được trang bị đầy đủ cho sinh 
viên, giúp họ có điều kiện tiền đề tiếp nhận 
kiến thức của nhiều môn học khác có liên 
quan. Hơn thế nữa, trong xã hội hiện đại, 
những kiến thức này càng trở thành phổ 
biến và không thể thiếu đối với các nhà 
quản trị; các nhà đầu tư; các nhà hoạch 



định chính sách; cán bộ Ngân hàng và Sở 
giao dịch chứng khoán...  

b, Hạn chế trong phân tích báo cáo tài 
chính (Limitation on financial statement 
analysis) 

     Kế toán được coi là công cụ quản lý 
kinh tế - tài chính rất hiệu quả, tuy nhiên 
cũng phải thừa nhận rằng kế toán có hạn 
chế là cung cấp một bức tranh không đầy 
đủ hoàn toàn về tình trạng hoạt động của 
một công ty, doanh nghiệp. Chính sự hạn 
chế này đã dẫn tới những giới hạn trong 
việc phân tích báo cáo tài chính, đó là: 

Thứ nhất, các báo cáo tài chính chỉ báo 
cáo các sự kiện mà chúng có thể đo được 
bằng thước đo giá trị (hay nói cách khác nó 
mang tính chất tài chính) của một doanh 
nghiệp. Còn các sự kiện không đo được 
bằng thước đo giá trị thì bản thân nó sẽ 
không có mặt trên báo cáo tài chính - hay 
nói chính xác là nó chỉ được thể hiện trên 
các tài liệu khác của kế toán. 

Thứ hai, các báo cáo tài chính chỉ báo 
cáo các sự kiện mà nó đã xẩy ra trong quá 
khứ, trong khi đó, người sử dụng thông tin 
cũng cần quan tâm tới việc dự đoán các sự 
kiện mà chúng sẽ xẩy ra trong tương lai. 

Thứ ba, Bảng cân đối kế toán (Balance 
sheets) không cho biết giá thị trường của 
tất cả các tài sản hiện có của doanh 
nghiệp. Bởi vì kế toán ghi chép theo giá phí 
(đó là nguyên tắc) và do đó, các loại tài 
sản, trang thiết bị được trình bày trên báo 
cáo này theo giá phí còn hiệu lực chứ 
không báo cáo theo giá thị trường. Tương 
tự như vậy, Bảng cân đối kế toán không 
cho biết giá trị thực (Net worth) của một 
doanh nghiệp. 

Ngoài ra, lạm phát là nhân tố có ảnh 
hưởng rất quan trọng đến thước đo giá trị 
của kế toán. Kế toán chỉ phản ánh tài sản, 
công nợ, vốn liếng theo giá phí, trong khi 
đó lạm phát lại ảnh hưởng đến giá thị 
trường hàng ngày, hàng giờ. Điều đó làm 

cho giá phí càng khác xa với giá thị trường 
trong điều kiện có lạm phát cao. Đặc biệt, 
lạm phát có ảnh hưởng trực tiếp đến các 
chỉ tiêu về hàng tồn kho, về chi phí khấu 
hao và chi phí lãi vay. Từ đó cho thấy: kế 
toán chỉ có thể hoạt động tốt trong môi 
trường tiền tệ ổn định và do đó, Nhà nước 
không chỉ đòi hỏi kế toán phải hoạt động 
tốt mà trách nhiệm của Nhà nước là phải 
tạo ra một môi trường tiền tệ ổn định để 
cho kế toán hoạt động hiệu quả. 

Thứ tư, Kế toán viên là người quản trị 
có quyền rộng rãi trong việc lựa chọn một 
trong số các cách ghi chép một sự kiện nào 
đó trên các tài khoản. Cách lựa chọn khác 
nhau dẫn đến số liệu trên tài khoản khác 
nhau và do đó số liệu trên các Báo cáo tài 
chính cũng khác nhau. Ví dụ: lựa chọn 
phương pháp tính giá hàng xuất kho khác 
nhau => giá thành khác nhau => giá vốn 
hàng bán khác nhau => lợi nhuận khác 
nhau => thuế phải nộp khác nhau... Cũng 
tương tự như vậy đối với việc lựa chọn các 
phương pháp khấu hao tài sản cố định. 
Khấu hao nhanh thông thường dẫn đến giá 
thành cao, ngược lại, nếu kế toán lựa chọn 
phương pháp khấu hao trung bình thì giá 
thành của doanh nghiệp sẽ giảm... Điều đó 
cho thấy: chỉ cần lựa chọn các phương pháp 
khấu hao khác nhau, hay lựa chọn các 
phương pháp tính giá hàng xuất kho khác 
nhau... cũng có thể dẫn đến thu nhập kế 
toán của các doanh nghiệp khác với thu 
nhập kinh tế của nó. 

Hiểu được hạn chế này của báo cáo để 
đánh giá đúng mức độ chính xác của các 
chỉ tiêu, tính ra mỗi chỉ tiêu đều có "độ 
dung sai" nhất định, đó chính là "tính 
lỏng" của quá trình tính toán. 

Thứ năm, nhiều số liệu của kế toán chỉ 
là sự ước tính. Ví dụ: khấu hao tài sản cố 
định - không ai đo lường để biết được chính 
xác tài sản cố định bị hao mòn bao nhiêu 
giá trị trong một kỳ kinh doanh, do đó, kế 



toán chỉ có cách là phải ước tính sự hao 
mòn của tài sản cố định để ghi sổ kế toán... 

Thứ sáu, tác động của những thông lệ 
kế toán khác nhau giữa các quốc gia đã 
ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phân 
tích các báo cáo tài chính. Mặc dù báo cáo 
tài chính của các quốc gia - hầu hết đều 
tuân thủ các nguyên tắc kế toán chung 
được thừa nhận và chúng đều được lập 
theo chuẩn mực kế toán quốc tế về báo cáo 
tài chính  (IAS 1). Tuy nhiên, do thông lệ 
kế toán của các quốc gia khác nhau nên 
báo cáo tài chính của các quốc gia vẫn có 
những sự khác biệt nhất định. 

Một số nhà nghiên cứu của Mỹ đã tính 
lại các báo cáo tài chính của các công ty 
trong một số nước sử dụng những nguyên 
tắc kế toán chung, so sánh các hệ số P/ E 
được báo cáo và được tính lại trên cơ sở 
chung cho thấy sự khác biệt đáng kể. Đó 
cũng là một minh hoạ cho thấy những vấn 
đề mà các nhà phân tích có thể gặp phải 
khi lý giải những số liệu tài chính của các 
công ty ở các quốc gia khác nhau. 

Dưới đây là một số những vấn đề chính 
mà người phân tích cần phải biết khi sử 
dụng các báo cáo tài chính của công ty 
nước ngoài. 

Về các khoản dự trữ. Một số quốc gia 
cho phép các công ty được tự chủ nhiều hơn 
trong việc dành ra những khoản dự trữ cho 
những bất trắc trong tương lai. Vì những 
khoản bổ sung vào dự trữ sẽ làm giảm bớt 
thu nhập nên thu nhập được báo cáo lệ 
thuộc vào chủ quan nhà quản lý nhiều hơn 
so với ở Mỹ, chẳng hạn. 

Khấu hao. ở Mỹ, các công ty thường 
duy trì hai hệ thống tài khoản khác biệt 
liên quan đến khấu hao cho các mục đích 
tính thuế và báo cáo. Ví dụ: phương pháp 
khấu hao nhanh được sử dụng nhằm mục 
đích tính thuế, trong khi đó, phương pháp 
khấu hao theo đường thẳng lại được sử 
dụng nhằm mục đích báo cáo. Trái lại, đa 

số các nước khác lại không cho phép dùng 
hệ thống tài khoản kép như vậy, và đa số 
các công ty nước ngoài áp dụng phương 
pháp khấu hao nhanh để giảm thiểu số 
thuế phải nộp trong những năm đầu bất 
chấp một thực tế là điều đó sẽ đem lại thu 
nhập được báo cáo ít hơn thu nhập kinh tế. 
Vấn đề tương tự này còn xẩy ra đối với một 
vài nội dung kế toán khác nữa. Điều này 
khiến cho thu nhập được báo cáo của các 
công ty nước ngoài sẽ bị thấp đi so với 
trường hợp những công ty này sử dụng 
thông lệ kế toán của Mỹ. 

Tài sản vô hình. Vấn đề xử lý đối với 
một số loại tài sản vô hình, như uy tín, chi 
phí thành lập doanh nghiệp... chẳng hạn, 
có thể rất khác nhau giữa các quốc gia, 
thậm chí giữa các công ty trong cùng một 
quốc gia. Chi phí thành lập doanh nghiệp 
được coi là tài sản vô hình (được vốn hoá) 
để khấu hao dần, hay chỉ được coi là một 
khoản phát sinh để tính ngay vào chi phí 
trong kỳ hay một vài kỳ? Lựa chọn thời 
gian khấu hao cho các loại tài sản vô hình 
bao nhiêu năm là phù hợp?... 

 Những vấn đề đó có thể có một tác 
động lớn đối với lợi nhuận được báo cáo 
trên báo cáo tài chính của các công ty, 
doanh nghiệp. 

Tóm lại, Vì sự khác biệt nhất định về 
thông lệ kế toán giữa các quốc gia dẫn đến 
sự không nhất quán hoàn toàn giữa số liệu 
kế toán của các công ty ở các quốc gia khác 
nhau, do đó, các nhà phân tích cần phải 
điều chỉnh số liệu kế toán của các công ty 
về một chuẩn thống nhất trước khi so sánh 
kết quả tài chính của các công ty, doanh 
nghiệp với nhau. 

c, Lựa chọn phương pháp, cách thức 
phân tích phù hợp với mục đích nghiên cứu 
của từng đối tượng sử dụng thông tin 

Có nhiều dạng phân tích báo cáo tài 
chính song song tồn tại: phân tích thực 
trạng, phân tích dự báo, phân tích chứng 
khoán (phục vụ cho việc ra quyết định đầu 



tư mua cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường 
chứng khoán), phân tích cho quản trị 
doanh nghiệp (nhằm phục vụ cho công tác 
quản trị các hoạt động sản xuất kinh 
doanh tác nghiệp), phân tích cho quản trị 
tài chính (để phục vụ cho việc lập các kế 
hoạch tài chính, ngân sách)... 

Có thể nói, phân tích báo cáo tài chính 
chủ yếu là phân tích thực trạng để đánh 
giá bản chất, tính quy luật trong quá trình 
phát triển của sự vật, hiện tượng. Phân 
tích kiểu này là khá chắc chắn, bởi vì nó có 
cơ sở chứng minh là thực tiễn của một số 
năm đã qua, và qua đó cũng có thể dự đoán 
cho tương lai của doanh nghiệp. Ngoài ra, 
bên cạnh việc phân tích thực trạng, người 
ta còn có thể sử dụng một số hệ số, thông 
tin tài liệu khác ngoài báo cáo đồng thời sử 
dụng các phương pháp toán để đưa ra các 
loại số liệu theo các trường hợp giả định 
(kịch bản) khác nhau để phân tích mang 
tính dự báo cho tương lai. Theo tôi, kiểu 
phân tích này chỉ mang tính dự đoán, nó có 
độ dung sai lớn hơn kiểu phân tích thực 
trạng, bởi vì bản thân các hệ số, tài liệu bổ 
sung thêm cũng đã là dự đoán. Điều này 
càng trở nên xa rời thực tiễn khi mà các 
điều kiện, các yếu tố của môi trường kinh 
doanh luôn có sự biến động, không ổn định.  

Thực tế phát triển nền kinh tế mỗi 
nước có sự khác nhau trên nhiều phương 
diện, chính điều này đã dẫn đến sự quan 
tâm của các nhà phân tích báo cáo tài 

chính ở các quốc gia đến các nhóm chỉ tiêu 
cụ thể cũng khác nhau. Ví dụ: thị trường 
chứng khoán ở Mỹ đã tồn tại từ lâu và 
đang phát triển rất mạnh, do đó, phân tích 
báo cáo tài chính ở Mỹ, chủ yếu là dạng 
phân tích chứng khoán, phân tích dự báo 
để phục vụ cho hoạt động đầu tư. Còn nền 
kinh tế Việt Nam mới thoát ra khỏi nền 
kinh tế bao cấp để chuyển sang nền kinh 
tế thị trường, do đó, chủ yếu là phân tích 
phục vụ cho công tác quản trị doanh 
nghiệp và có một chút phân tích dự báo 
phục vụ cho công việc hoạch định tài 
chính, hoạch định sản xuất kinh doanh... 
Kiểu phân tích chứng khoán ở Việt Nam 
chưa được sử dụng nhiều do: bản thân thị 
trường chứng khoán ở Việt Nam chưa phát 
triển, cơ chế và tính pháp lý của việc cung 
cấp thông tin trên thị trường chứng khoán 
cũng chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, sự hiểu 
biết của chính các nhà đầu tư về thông tin 
kế toán nói chung và về báo cáo tài chính 
nói riêng cũng còn rất hạn chế. 

Nếu phân tích thực trạng thì nên 
nghiên cứu cho một số năm liên tục vì với 
một số lượng thông tin nhất định mới có 
thể phát hiện ra tính quy luật của sự kiện 
nghiên cứu cũng như xu hướng vận động 
và phát triển của nó. Bên cạnh đó, tuỳ theo 
mục đích nghiên cứu, phạm vi quan tâm và 
đối tượng tìm hiểu... để có thể lựa chọn các 
nhóm chỉ tiêu phù hợp.   
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